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TOM TAT
Nghién ctru dwoc thwe hién tai Trai gidng lon Cao Xa, Cong ty c6 phan Giéng chin nuéi Bac
Giang, Trai Lon giébng Lac Vé - Céng ty Cé phan DABACO Béc Ninh va Trai Trwéng Cao ding Nong -
Lam (Viét Yén- Bac Giang) tir ndm 2007 dén 2010 nham danh gia kha ning san xuét cta cac té hop lai
gitra nai lai F(LY), F1(YL) phéi gidng v&i lon dwe Duroc va L19 (dong Duroc téng hop ¢6 ngudn gbéc
tlr Cong ty PIC). Thi nghiém dworc tién hanh trén 12 Ign dwe gidng, 400 Ion nai lai, gom 4 t6 hop lai:
D(LY); D(YL); L19(LY); L19(YL). M&i t& hop lai theo d&i 100 Ion nai, dé tiv Iva thir 1 dén Itra thir 6. Két
qua cho thay: Lon nai FA(YL) c6 cac chi tiéu sé con trong & cao hon so v&i nai F1(LY), nhwng nai
F1(LY) lai c6 cac chi tiéu khdi lwong lon con va ty 1é nudi séng cao hon so v&i nai F1(YL). Phéi gidéng
gitba nai F1(YL) va F1(LY) véi dwc L19 dat dwoc cac chi tiéu s6 con trong 6 cao hon so véi dwc D,
nhwng phéi giéng giira nai F1(LY) va F1(YL) vé&i dwc D dat dwoc cac chi tieu khéi lwegng lon con cao
hon so v&i dwe L19. Té hop lai L19(YL) dat dwoc cac chi tiéu vé s6 con trong & cao nhéat. Td hop lai
D(LY) dat dwoc cac chi tiéu khéi lweng lon con cao nhét.
Tir khoa: Lon dwc giébng Duroc, L19, Ion nai lai F1(LY), F1(YL), ning suét sinh san.

SUMMARY
This study was conducted at Cao Xa pig breeding farm (Livestock Breeding Bac Giang JSC). Lac

. The experimental
material included

Key words: Duroc, F1(LY), F1 (YL) sows, L19 boars, reproductive performance.

1. DAT VAN DE nu6i céong nghiép ap dung. Cac nghién ciu

Trong chin nudi lon 6 nuéc ta hién nay, cta Dinh Vin Chinh va cs. (1999), Truong
viéc st dung nai lai F1(LY) va F1(YL) ph6i Hiiu Diing (2004), Phan Xuan Hao (2006),
v6i lon duc ngoai da dude nhiéu co s6 chan  Nguyén Van Thing va Ping Vil Binh (2006),
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Vi Dinh Tén va cs. (2010) da xac nhan: nai
lai F1(LY) ciing nhu nai lai F1(YL) déu cho
ning sudt sinh san cao hon nai L hodc Y
thuan.

Bén canh cac nghién ctu trén, Pang Va
Binh va cs. (2005) cling da nghién cGu st
dung duc L19 (dong D t6ng hdp ¢6 ngudn goe
te Cong ty PIC) lai v61 dan nai F1(LY) va
F1(YL) nuéi tai Xi nghiép Chan nuo6i Déng
Hiép, Hai Phong. Viéc danh gia day du nang
suét sinh san ciing nhu lya chon cac t6 hgp
lai gifia nai F1(LY), F1(YL) phéi giéng véi
duc D va duc L19 dang 1a van dé rit can
thiét déi véi cac co sé chan nudi lon quy mo
viia va 16n theo huéng san xudt hang hoéa
nham dap t@ng nhu cdu thi trudng trong
nudc cling nhu xué't khiu trong tucng lai.

Nghién citu nay duge thuc hién nhim
danh gia nang suat sinh san cua nai lai
F1(LY) , F1(YL) va lua chon dudc cac t6 hgp
lai phu hgp khi st dung nai lai F1(LY),
F1(YL) phéi gidng véi duc D va L19.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu nghién cttu

Lon dyc giéng gom: Duroc 6 con va L19
6 con, do tudi tir 2 — 3 nam, dat tiéu chuén vé
phdm chét tinh dich st dung trong truyén
gidng nhan tao.

St dung nai lai F1(LY), F1(YL) phéi giong
véi duc gidng Duroc, L19 tao 4 té hop lai:

- Puc Duroc phéi véi nai F1(LY): D(LY)

- Puc Duroc phéi véi nai F1(YL): D(YL)

- Puc L19 phdi véi nai F1(LY): L19(LY)

- Duc L19 phéi véi nai F1(YL): L19(YL)

Téng s6 gdm 400 lgn nai lai, mdi t6 hop
lai doi 100 nai, dudc theo doi tir lta dé tha 1
dén lta 6. Thoi gian theo déi tit nam 2007
dén nam 2010 tai Trai Gidng lgn Cao X4 -
Cong ty C6 phan Giéng Chin nubdi Bic Giang,
Trai Lon giéng Lac Vé - Coéng ty C6 phan
DABACO Béc Ninh va Trai Trudng Cao
déng Nong - Lam (Viét Yén- Béc Giang).

2.2. Phuong phap nghién ctiu

Céac t6 hop lai duge nudi dudng chiam séc
theo quy trinh chin nuéi ctia cac cd sd. Thiic
an cho lgn duc c6 mic ning lugng trao d6i
3.000 Kcal ME/kg TA, protein tho 16,8%. Thic
an cho lon nai chiia c¢6 mtic nang lugng 3.050
Kcal ME/kg TA, protein thé 15,0%. Thiic an
cho lgn néai nudi con ¢6 miic ning lugng 3.250
Kcal ME/kg TA, protein thé 16,5%. Thiic dn
cho lgn con tdp 4n c¢6 mic ning lugng 3.300
Kcal ME/kg TA, protein thé 22,5%.

Céc chi tiéu theo do6i bao gbm: tudi phéi
gidng va dé 1an dau, s6 con dé ra, dé ra con
song, dé nudi, cai stia, khéi lugng so
sinh/con, khéi lugng so sinh/6, khéi lugng cai
stita/con, khéi lugng cai sita/d, ty 1é song va
khoang cach lia dé.

Thu tuc GLM cua chucng trinh SAS 9.0
duge st dung dé phan tich cac yéu t& anh
hudng va tinh toan cac tham s6 trung binh
binh phudng bé nhat LSM, sai s6 tiéu chudn
(SE), so sanh cac gia tri trung binh. M6 hinh
thong ké dugc st dung nhu sau:

Yijklmno =p + Ti+ Bj + Mk + C1 + Lm +
Nn + Vo+ Nn*Vo + eijklmno

Trong do:

Yijklmno- gii tri vé cac chi tiéu néng suit
sinh san cta nai;

u- gia tri trung binh ctia quan thé vé ning
suat sinh san;

Ti - anh hudng cta trai nudi véi 4 muc: Bic

Giang, Cao X4, Lac Vé va Viét Yén;

Bj - 4nh huéng cta loai duc gidng véi 2
miuc: D va L19;
Mk - anh hudng ctia loai lgn nai véi 2 mdc:

F1(LY) va F1(YL);

Cl- anh hudng ctia coéng thiic lai v6i 4 mdc:

D(LY), D(YL), L19(LY) va L19(YL);

Lm- anh hudng cta lida dé véi 6 mtc: lda 1,
2,3,4,5va6;
Nn- anh hudng cta nim sinh san véi 5

mtc: 2006, 2007, 2008, 2009 va 2010;

Vo- anh hudng ctia vu véi 2 mtc hé-thu

(thang 5 - 10) va dong - xuén (thang 11

- 4);

NI*Vm- anh hudng cta tuong tac gitia nim
va vy,
eijklmno sai s6 ngu nhién.
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3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Cac yéu t6 anh hudng t6i nang suat
sinh san cta nai F1(LY), F1(YL)

Két qua st dung thu tuc GLM cta phan
mém SAS phan tich cac yéu t6 anh hudng
cho thay (Bang 1), loai duc gidng, loai lon
nai, cong thtc lai va lda dé 1a cac yéu t6 anh
huéng nhiéu nhit dén cac chi tiéu vé ning
sudt sinh san cua lgn nai. Cac yéu t6 trai
gidng, nidm va tudng tac gifia ndm va mua
vu chi anh hudng dén mot vai chi tiéu ning
suat sinh san cua lgn nai. Yéu t6 vu khong
anh hudng dén cac chi tiéu ning suat sinh
san cua lgn nai.

Theo Péng Vi Binh va cs. (2005), liaa dé
anh hudng rat ro rét dén hau hét cac tinh
trang n#éng suat sinh san cua lgn nai. Cac

yéu td duc gidng, nai, mua vu it Anh hudng
t6i nang suat sinh san. Puc giéng chi anh
hudng c6 ¥ nghia thong ké d61 v6i s6 con cai
stia/ltia va khoi lugng so sinh/con. Lgn nai
chi anh hudng c6 y nghia théng ké khéi
lugng sd sinh/con.

Nguyén Van Thing, Pang Vi Binh
(2006) cho biét, duc giong anh hudng c6 ¥
nghia théng ké d6i véi khéi luong so sinh/con
va khéi lugng cai stia/con. Nam nuéi chi anh
hudng téi khéi lugng so sinh/con. Liia dé 1a
yéu td anh hudng rd rét t6i tat ca cac chi tiéu
sinh san, trai chin nudéi, mua vu khéng anh
hudng c6 ¥ nghia théng ké t6i nang suat sinh
san cua lgn nai.

Nhu vay, cac két qua thu dugc trong thi
nghiém nay ciing phit hgp véi nhan dinh cua
cac tac gia da néu trén.

Bang 1. Cac yé&u t6 anh hudng t6i ning suat sinh san cta dan lgn nai

Cac yéu té anh huéng

Chi tiéu Trai Loaidwc  Loailon Coéngthirc  Lira N&m Vu Twong tac gitra
giong giong nai lai de ; nam va vu

Tubi phéi 1an dau (ngay) NS NS * NS

Tubi dé Itra dau (ngay) NS NS * NS

Sé con dé ra trong 6 NS en e exx exk NS NS NS

(con)

Sé con dé ra séng/6 (con) NS * b ok ok * NS *

TY 16 séng (%) NS - w we NS NS NS NS

S6é con d& nudi/d (con) NS * xx xex xe *» NS *

Sb con cai siva trong 6 . NS e . . x NS NS

(con)

Ty |& nu6i sbng t&i cai NS . . . NS NS NS NS

stra (%)

Khéi lwong so sinh trung ek . . .

binh (kg/con) NS NS NS NS

Khéi lwong toan & khi so NS . " _ - NS NS NS

sinh (kg)

Khéi Ivong cai stra TB NS . woxk wox Hoxx NS NS NS

(kg/con)

Khél |u)qng tOén 6 khl Cal *kk *kk *kk *kk *kk *kk NS *%

stra (kg)

Thoi gian nudi con (ngay) NS NS xx NS = NS NS NS

Thoi gian dong duc sau o NS NS NS o NS NS NS

cai sira (ngay)

Khoang céach Ira dé NS NS NS NS - ok NS NS

(ngay)

Ghi chu: NS: P>0,05; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001
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3.2. Nang suat sinh san cua nai lai qua

cac lira dé

S6'liéu biéu dién & hinh 1 cho théy, s6 con
dé ra, s6 con dé ra song, s6 con cai siia/ 6 laa
1 luon thap nhat, sau d6 tang dan tu lda 2
dén lta 5, laa dé thi 6 c6 xu huéng giam.

Phan Xuan Héo (2001) nghién ctu trén
dan lon nai sinh san Landrace va Yorkshire
ti lida dé thi 1 dén lida dé thi 6 cho biét, s
con dé ra trong 6 6 liia dé tha 1 1a thap nhAt,
sau d6 tang dan ti lda dé tha 2 va dat gia tri
cao nhat & lta dé tha 5, § lda dé thi 6 chi
tiéu nay giadm. Ta Thi Bich Duyén (2003)
theo doi sinh san lgn nai Landrace va
Yorkshire cting nhan th4y, s6 con sd sinh
trong 6 tiang tit lta 1 dén lta 4 tuong tng 1a
8,74 - 10,10 con, dat cao nhat & lda 5 (10,31
con), sau d6 giam dan tu lda 6.

Déang Vi Binh va cs. (2005) theo doi trén

13

dan nai nai F1(LY), F1(YL) qua 4 lia dé cho
biét, hau hét cac chi tiéu niang suit sinh san
déu tang dan tu lda 1 dén laa 4.

Dan va Summer (1995) nhan thay, s6
con trong & tang din tir lta tha 1 dén laa 4
va lda 5 sau d6 giam dan tu lda tha 6.
Serenius va cs. (2002) theo doi dan nai
Landrace va Large White qua 5 ltia dé da
nhén xét, s6 con so sinh/6 ting dan ti lGa 1
dén lda 5.

Hinh 2 va 3 cho thay khéi lugng so sinh,
khéi lugng cai sita toan 6 hodc trung binh
cta ting lon con déu cé gia tri thap nhat &
lda 1, lda 2 dén lda 4 tang dan, dat cao 6 lda
dé thi 5, 6n dinh hoic giam & lGa 6. Truong
Hittu Diing (2004) theo ddi trén t6 hop lai
D(LY) va D(YL) t lda 1 dén lta 3 cho biét
khéi lugng toan 6 khi so sinh, ldc 21 ngay tudi
cua D(LY) déu téng dan tu lta 1 t6i lda 3.

Con/b
12 // :
u/ﬂ/ﬂ//‘/
10 o
®
9 .
8
Ltra 1 La 2 La 3 La 4 L&a 5 Lra 6

—e— Sb con dé rald
—gz— S6 con dé nubi/d

—m— Sb con dé ra con séng/ 6
—e— S con cai srald

Hinh 1. S6 con/é qua cac lia dé
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Hinh 2. Khéi lugng toan & qua cac lia dé
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‘ BKL so sinh/con oKL cai stra/con ‘

Hinh 3. Khéi lugng trung binh lgn con qua cac lia dé

Bang 2. Nang suéat sinh san cua nai lai F1(LY) va F1(YL)

F1(LY) F1(YL)
Chi tiéu n

LSM SE LSM SE
Tudi phéi 1an dau (ngay) 200 237,84 0,74 239,59 0,75
Tudi dé Ira dau (ngay) 200 352,68 0,75 354,47 0,76
Sé con dé ra trong 4 (con) 1172 11,61° 0,09 12,10° 0,09
Sé con dé ra séng/6 (con) 1172 11,20° 0,08 11,50° 0,08
Ty 1& sbng (%) 1172 96,74° 0,32 95,43° 0,33
Sbé con dé nubi/d (con) 1172 10,79° 0,08 11,10° 0,08
Sé con cai sitva trong 6 (con) 1172 10,33¢ 0,07 10,50° 0,07
Ty 1& nudi sbéng t&i CS (%) 1172 95,95° 0,34 94,88° 0,34
KL so sinh TB (kg/con) 1172 1,49° 0,01 1,46° 0,01
KL toan & khi so sinh (kg) 1172 17,21° 0,08 17,55° 0,08
KL cai stra TB (kg/con) 1172 6,74° 0,03 6,56 0,03
KL toan & khi cai sva (kg) 1172 69,29° 0,28 68,55° 0,28
Thoi gian nudi con (ngay) 1172 21,45 0,03 21,47 0,03
TG dong duc sau CS (ngay) 972 5,36 0,09 5,46 0,09
Khoang cach Itra dé (ngay) 972 144,03 0,52 144,55 0,52

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh trén cing mét hang mang cdc chit cdi khdc nhau la sai khdc cé y nghia thong ké:

ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001)

3.3. Nang suit sinh san ctia nai lai F1(LY)
va F1(YL)

Cac sd liéu 6 bang 2 cho thiy: Nhin
chung, nai lai F1(YL) c6 cac chi tiéu sé con
dé ra, s6 con dé ra con song, s6 con dé nudi
va s6 con cai sfia tuong tng la: 12,1; 11,5 va
11,1 va 10,5 con/d cao hon so véi nai lai
F1(LY), tuong tng 1a: 11,61; 11,20 va 10,79
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va 10,33 con/6. Trong khi d6, nai lai F1(LY)
lai ¢6 cac chi tiộu khội lugng so sinh trung
binh, khéi lugng cai sfia trung binh, khéi
luong toan 6 cai stia cing nhu ty 1é séng, ty
1é nuéi séng tuong tng la: 1,49; 6,74; 69,29
kg; 96,74 va 95,95% cao hon so v6i nai lai
F1(YL), tuong tng la: 1,46; 6,56; 68,55kg,
95,43 va 94,88%.
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Dang Vi Binh va cs. (2005) cho biét s6
con dé ra, s6 con dé nudi va s6 con cai siia/d
ctia nai lai F1(LY) 1a 11,65 10,35 va 9,35
con/6, 6 nai lai F1(YL) 1a 9,51; 8,68 va 8,49
con/6. V& mat gia tri, cac két qua cua cac tac
gid néu trén thap hon mot chut so véi theo
dbi ctia nghién ctu nay, nhung ciing thé hién
chiéu huéng nai lai F1(LY) c6 cac chi tiéu s6
con trong 6 cao hon nai lai F1(YL).

Pang Vi Binh va cs. (2005) ctng cho
biét, nai F1(LY) c6 khoéi lugng so sinh trung
binh 1a 1,39 kg/con, khéi lugng cai stia trung
binh 12 5,75 kg/con; nai F1(YL) khéi lugng so
sinh trung binh la 1,57 kg/con, khéi lugng
cal stia trung binh la 6,22 kg/con. Nhu vay,
két qua cua nghién ctiu nay cling phu hop
v6i khuynh huéng ctia cac tac gia néu trén.

3.4. Niang suat sinh san cua nai lai phéi
v6i duc Duroc va L19

Cac sb liéu trong bang 3 cho thay, phéi
gidng gifia nai F1(YL) va F1(LY) véi duc
L19 dat dugc cac chi tidu s6 con dé ra, dé ra
con soéng, dé nudi trong mot § tuong tng la:
12,00; 11,44 va 11,06 con/6 cao hon so véi
duc D, tuong tng la: 11,70; 11,26 va 10,83
con/6. Ngudge lai, phéi giéng gitia nai F1(LY)
va F1(YL) v6i duc D dat dude cac chi tiéu
khéi lugng trung binh so sinh, cai stia, khéi
luong ca & cai siia, ty 16 séng va ty 1& nubi
song t6i cai sfia tuong tng la: 1,49; 6,73;
69,41kg; 96,5 va 95,92% cao hon so v61 duc
L19, tuong tng la: 1,47; 6,57; 68,43kg; 95,67
va 94,92%.

Vi Pinh Toén (2008) khi theo déi tai cac
trang trai chin nudi ctia tinh Bic Giang cho
biét t6 hop lai DLY) c6 s6 con dé ra, s6 con
dé ra con song, s con dé nudi va sd con cai
stia trong 6 c6 gia tri trung binh 1an luot la:
12,05 con, 11,75 con, 11,30 con va 10,60 con/d.

Bang 3. Nang suit sinh san ctia nai lai phéi véi duc Duroc va L19

Duroc L19
Chi tieu N

LSM SE LSM SE
Tubi phéi 1an dau (ngay) 200 238,19 0,91 239,24 0,75
Tubi dé Itra dau (ngay) 200 353,04 0,93 354,11 0,77
S6 con dé ra trong 6 (con) 1171 11,70° 0,10 12,00° 0,09
Sé con dé ra séng/é (con) 1171 11,26° 0,09 11,44° 0,08
Ty 1& sbng (%) 1171 96,50° 0,36 95,67° 0,33
Sé con dé nudi/é (con) 1171 10,83" 0,08 11,06° 0,08
S con cai siva trong & (con) 1171 10,37 0,08 10,46 0,07
Ty 1& nuéi sbng t&i CS (%) 1171 95,92° 0,38 94,92° 0,35
KL so sinh TB (kg/con) 1171 1,49° 0,01 1,47° 0,01
KL toan & khi so sinh (kg) 1171 17,28 0,09 17,49° 0,08
KL cai stra TB (kg/con) 1171 6,73% 0,03 6,57° 0,03
KL toan 6 khi cai sva (kg) 1171 69,41° 0,31 68,43° 0,28
Thoi gian nudi con (ngay) 1171 21,45 0,03 21,47 0,03
TG dong duc sau CS (ngay) 971 5,36 0,11 5,45 0,10
Khoang cach Itra dé (ngay) 971 144,33 0,58 144,25 0,53

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh trén ciing mét hang mang cdc chir cdi khdc nhau la sai khdc ¢6 ¥ nghia théng ké:

ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001)
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Bang 4. Ning suit sinh san cta cac t6 hop lai

D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL)
Chi tiéu

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE
Tubi phéi 1an dau (ngay) 237,27 1,05 239,12 1,06 238,40 0,92 240,07 0,93
Tudi dé Itra d4u (ngay) 352,12 1,08 353,97 1,08 353,25 0,94 354,96 0,95
Sé con dé ra trong 6 (con) 11,46° 0,11 11,93° 0,11 11,75 0,10 12,26° 0,10
Sb con dé ra sbng/d (con) 11,12° 0,09 11,39 0,10 11,27 0,09 11,60 0,09
Ty I& sbng (%) 97,22° 0,39 95,78 0,39 96,26 0,36 95,08° 0,36
Sb con dé nudi/b (con) 10,73° 0,09 10,94° 0,09 10,85” 0,08 11,26° 0,09
S con cai stra trong 6 (con) 10,32 0,08 10,42 0,08 10,34 0,08 10,59° 0,08
Ty I& nudi sbng t6i CS (%) 96,38° 0,41 9545° 0,41 95,52 0,38 94,31° 0,38
KL so sinh TB (kg/con) 1,50° 0,01 1,47° 0,01 1,49® 0,01 1,45° 0,01
KL toan 4 khi so sinh (kg) 17,07° 0,10 17,48®° 0,10 17,36° 0,09 17,62° 0,09
KL cai stra TB (kg/con) 6,81 0,03 6,65° 0,03 6,68° 0,03 6,47° 0,03
KL toan 4 khi cai siva (kg) 69,85° 0,34 68,97° 0,34 68,73 0,31 68,13° 0,31
Théi gian nudi con (ngay) 21,44 0,03 2146 0,03 2146 0,03 21,48 0,03
TG dong duc sau CS (ngay) 532 0,11 539 0,11 540 0,11 5,52 0,11
Khoang cach Itra dé (ngay) 144,12 0,64 144,55 0,63 143,95 0,59 144,56 0,59

Ghi chit: Cdc gid tri trén cing hang mang chi¥ cdi khéc nhau 1 sai khdc ¢é ¥ nghia thong ké (P<0,05)

3.5. Ning suat sinh san ctia cac t6 hgp lai

Két qua thu dugce trong bang 4 cho phép
nhan dinh: T6 hop lai L19(YL) dat dudc cac
chi tiéu vé s6 con dé ra, sd con dé ra con
song, s6 con dé nudi va sb con cai siia trong
mét 6 cao nhat (tuong tng la: 12,26; 11,60;
11,26 va 10,59 con/6). T6 hgp lai DLY) dat
dudc khoi lugng trung binh lon con so sinh,
khéi lugng trung binh lgn con cai siia va khoi
lugng ca & cai siia cao nhét (tuong tng la:
1,50; 6,81 va 69,85)

Khi so sanh ning suét sinh san cua 4 td
hgp lai D(LY), D(YL), L19(LY) va L19(YL),
Phan Vian Hung va Dédng Vi Binh (2008) cho
biét: khoi lugng so sinh/con va khéi lugng 21
ngay/con, cao nhit ¢ t6 hgp lai DLY) dat
1,54 kglcon; 5,24 kg/con va th&p nhit & t6
hgp lai L19(YL) tuong tng la 1,48 kg/con;
5,13 kg/con. Nghién ctiu cua ching téi c6
cung khuynh huéng véi két qua cta cac tac
gia néu trén.
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4. KET LUAN

- Lon nai F1(YL) c6 cac chi tiéu s6 con dé
ra, s6 con dé ra con song, s6 con dé nudi va sé
con cai stta cao hon so v6i nai F1(LY). Trong
khi d6, nai F1(LY) lai cÂ6 cac chi tiộu khội
lugng so sinh trung binh, khéi lugng cai siia
trung binh, khéi luong toan & cai siia cling
nhu ty 1& song, ty 1& nudi séng cao hon so véi
nai F1(YL).

- Phéi gidng gitta nai F1(YL) va F1(LY)
véi duc L19 dat dudc cac chi tiéu sé con dé
ra, dé ra con séng, dé nudi trong mot 6 cao
hon so véi duc D. Ngugc lai, phéi gidng giiia
nai F1(LY) va F1(YL) véi duc D dat dugc cac
chi tiộu khội lugng trung binh sÂ sinh, cai
stia va khoi lugng ca 6 cai sita cao hon so vội
duc L19.

- T8 hop lai L19(YL) dat duge cac chi
tiéu vé so con dé ra, sd con dé ra con séng, s6
con dé nudi va s6 con cai sita trong mét 6 cao



Kha nang sinh san cla céac t6 hop lon lai gitra nai lai F1 (Landrace x Yorkshire), ...

nhat. T6 hop lai DLY) dat duge khéi lugng
trung binh lgn con so sinh, khéi lugng trung
binh lgn con cai stta va khéi lugng ca & cai
sita cao nhit
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được thực hiện tại Trại giống lợn Cao Xá, Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang, Trại Lợn giống Lạc Vệ - Công ty Cổ phần DABACO Bắc Ninh và Trại Trường Cao đẳng Nông - Lâm (Việt Yên- Bắc Giang) từ năm 2007 đến 2010 nhằm đánh giá khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc tổng hợp có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành trên 12 lợn đực giống, 400 lợn nái lai, gồm 4 tổ hợp lai: D(LY); D(YL); L19(LY); L19(YL). Mỗi tổ hợp lai theo dõi 100 lợn nái, đẻ từ lứa thứ 1 đến lứa thứ 6. Kết quả cho thấy: Lợn nái F1(YL) có các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với nái F1(LY), nhưng nái F1(LY)  lại có các chỉ tiêu khối lượng lợn con và tỷ lệ nuôi sống cao hơn so với nái F1(YL). Phối giống giữa nái F1(YL) và F1(LY)  với đực L19 đạt được các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với đực D, nhưng phối giống giữa nái F1(LY) và F1(YL) với đực D đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao hơn so với đực L19. Tổ hợp lai L19(YL) đạt được các chỉ tiêu về số con trong ổ cao nhất. Tổ hợp lai D(LY) đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao nhất.

Từ khoá: Lợn đực giống Duroc, L19, lợn nái lai F1(LY), F1(YL), năng suất sinh sản.


SUMMARY


This study was conducted at Cao Xa pig breeding farm (Livestock Breeding Bac Giang JSC). Lac Ve pig breeding farm (Dabaco company, Bac Ninh) and the experimental farm of the Agriculture - Forestry College (Viet Yen - Bac Giang) from 2007 to 2010 to evaluate the reproduction performance of hybrid combinations between F1(LY) and F1(YL) sows and Duroc, L19 boars. The experimental material included 12 boars and 400 sows with 4 hybrid combinations D(LY), D(YL), L19(LY) and L19(YL). Each hybrid combination included 100 sows from the 1st to the 6th litter. Results showed that: F1(YL) sows had litter sizes better than F1(LY) sows, but F1(LY) sows had piglet weights higher than those produced by F1(YL) sows. Mating F1(LY) and F1(YL) using L19 boars resulted in better litter sizes compared to those produced  using the Duroc boar. L19(YL) hybrid combination was the best performer in terms of litter sizes and D(LY) was the best in terms of piglet weights. 


Key words: Duroc, F1(LY), F1 (YL) sows, L19 boars, reproductive performance. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong chăn nuôi lợn ở nước ta hiện nay, việc sử dụng nái lai F1(LY) và F1(YL) phối với lợn đực ngoại đã được nhiều cơ sở chăn nuôi công nghiệp áp dụng. Các nghiên cứu của  Đinh Văn Chỉnh và cs. (1999), Trương Hữu Dũng (2004), Phan Xuân Hảo (2006), Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006), Vũ Đình Tôn và cs. (2010) đã xác nhận: nái lai F1(LY) cũng như nái lai F1(YL) đều cho năng suất sinh sản cao hơn nái L hoặc Y thuần. 


Bên cạnh các nghiên cứu trên, Đặng Vũ Bình và cs. (2005) cũng đã nghiên cứu sử dụng đực L19 (dòng D tổng hợp có nguồn gốc từ Công ty PIC) lai với đàn nái F1(LY) và F1(YL) nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng. Việc đánh giá đầy đủ năng suất sinh sản cũng như lựa chọn các tổ hợp lai giữa nái F1(LY), F1(YL) phối giống với đực D và đực L19 đang là vấn đề rất cần thiết đối với các cơ sở chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu trong tương lai.


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá năng suất sinh sản của nái lai F1(LY) , F1(YL) và lựa chọn được các tổ hợp lai phù hợp khi sử dụng nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với đực D và L19. 


2. VẬT LIỆU VÀ  PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Lợn đực giống gồm: Duroc 6 con và L19 6 con, độ tuổi từ 2 – 3 năm, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất tinh dịch sử dụng trong truyền giống nhân tạo.


Sử dụng nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với đực giống Duroc, L19 tạo 4 tổ hợp lai:


- Đực Duroc phối với nái F1(LY): D(LY)


- Đực Duroc phối với nái F1(YL): D(YL)


- Đực L19 phối với nái F1(LY): L19(LY)


- Đực L19 phối với nái F1(YL): L19(YL)


Tổng số gồm 400 lợn nái lai, mỗi tổ hợp lai dõi 100 nái, được theo dõi từ lứa đẻ thứ 1 đến lứa 6. Thời gian theo dõi từ năm 2007 đến năm 2010 tại Trại Giống lợn Cao Xá - Công ty Cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang, Trại Lợn giống Lạc Vệ - Công ty Cổ phần DABACO Bắc Ninh và Trại Trường Cao đẳng Nông - Lâm (Việt Yên- Bắc Giang). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu


Các tổ hợp lai được nuôi dưỡng chăm sóc theo quy trình chăn nuôi của các cơ sở. Thức ăn cho lợn đực có mức năng lượng trao đổi 3.000 Kcal ME/kg TA, protein thô 16,8%. Thức ăn cho lợn nái chửa có mức năng lượng 3.050 Kcal ME/kg TA, protein thô 15,0%. Thức ăn cho lợn nái nuôi con có mức năng lượng 3.250 Kcal ME/kg TA, protein thô 16,5%. Thức ăn cho lợn con tập ăn có mức năng lượng 3.300 Kcal ME/kg TA, protein thô 22,5%. 


Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: tuổi phối giống và đẻ lần đầu, số con đẻ ra, đẻ ra còn sống, để nuôi, cai sữa, khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ, tỷ lệ sống và khoảng cách lứa đẻ.


Thủ tục GLM của chương trình SAS 9.0 được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng và tính toán các tham số trung bình bình phương bé nhất LSM, sai số tiêu chuẩn (SE), so sánh các giá trị trung bình. Mô hình thống kê được sử dụng như sau:


Yijklmno = ( + Ti + Bj + Mk + Cl + Lm + Nn + Vo+ Nn*Vo + eijklmno


Trong đó:     


Yijklmno- giá trị về các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái; 


(- giá trị trung bình của quần thể về năng suất sinh sản; 


Ti - ảnh hưởng của trại nuôi với 4 mức: Bắc Giang, Cao Xá, Lạc Vệ và Việt Yên;  


Bj - ảnh hưởng của loại đực giống với 2 mức: D và L19; 


Mk - ảnh hưởng của loại lợn nái với 2 mức: F1(LY) và F1(YL); 


Cl-
ảnh hưởng của công thức lai với 4 mức: D(LY), D(YL), L19(LY) và L19(YL);


Lm- ảnh hưởng của lứa đẻ với 6 mức: lứa 1, 2, 3, 4, 5 và 6;


Nn- ảnh hưởng của năm sinh sản với 5 mức: 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010;


Vo- ảnh hưởng của vụ với 2 mức hè-thu (tháng 5 - 10) và đông - xuân (tháng 11 - 4); 


Nl*Vm- ảnh hưởng của tương tác giữa năm và vụ;


eijklmno - sai số ngẫu nhiên. 


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất
        sinh sản của nái F1(LY), F1(YL)


Kết quả sử dụng thủ tục GLM của phần mềm SAS phân tích các yếu tố ảnh hưởng cho thấy (Bảng 1), loại đực giống, loại lợn nái, công thức lai và lứa đẻ là các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái. Các yếu tố trại giống, năm và tương tác giữa năm và mùa vụ chỉ ảnh hưởng đến một vài chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái. Yếu tố vụ không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái. 


Theo Đặng Vũ Bình và cs. (2005), lứa đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt đến hầu hết các tính trạng năng suất sinh sản của lợn nái. Các yếu tố đực giống, nái, mùa vụ ít ảnh hưởng tới năng suất sinh sản. Đực giống chỉ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với số con cai sữa/lứa và khối lượng sơ sinh/con. Lợn nái chỉ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê khối lượng sơ sinh/con. 


Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình (2006) cho biết, đực giống ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con. Năm nuôi chỉ ảnh hưởng tới khối lượng sơ sinh/con. Lứa đẻ là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt tới tất cả các chỉ tiêu sinh sản, trại chăn nuôi, mùa vụ không ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới năng suất sinh sản của lợn nái. 


Như vậy, các kết quả thu được trong thí nghiệm này cũng phù hợp với nhận định của các tác giả đã nêu trên.


		Bảng 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất sinh sản của đàn lợn nái


Chỉ tiêu

		Các yếu tố ảnh hưởng



		

		Trại giống

		Loại đực giống

		Loại lợn nái

		Công thức
lai

		Lứa đẻ

		Năm

		Vụ

		Tương tác giữa năm và vụ



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		NS

		NS

		*

		NS

		

		

		

		



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		NS

		NS

		*

		NS

		

		

		

		



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		NS

		***

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		NS

		*

		***

		***

		***

		*

		NS

		*



		Tỷ lệ sống (%)

		NS

		**

		***

		***

		NS

		NS

		NS

		NS



		Số con để nuôi/ổ (con)

		NS

		**

		***

		***

		***

		**

		NS

		*



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		*

		NS

		***

		***

		***

		**

		NS

		NS



		Tỷ lệ nuôi sống tới cai sữa (%)

		NS

		**

		***

		***

		NS

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng sơ sinh trung bình (kg/con)

		NS

		***

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		NS

		**

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng cai sữa TB (kg/con)

		NS

		***

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng toàn ổ khi cai sữa (kg)

		***

		***

		***

		***

		***

		***

		NS

		**



		Thời gian nuôi con (ngày)

		NS

		NS

		***

		NS

		***

		NS

		NS

		NS



		Thời gian động dục sau cai sữa (ngày)

		***

		NS

		NS

		NS

		***

		NS

		NS

		NS



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		NS

		NS

		NS

		NS

		***

		**

		NS

		NS





Ghi chú: NS: P>0,05; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001

3.2. Năng suất sinh sản của nái lai qua
       các lứa đẻ 


Số liệu biểu diễn ở hình 1 cho thấy, số con đẻ ra, số con đẻ ra sống, số con cai sữa/ ổ ở lứa 1 luôn thấp nhất, sau đó tăng dần từ lứa 2 đến lứa 5, lứa đẻ thứ 6 có xu hướng giảm.  


Phan Xuân Hảo (2001) nghiên cứu trên đàn lợn nái sinh sản Landrace và Yorkshire từ lứa đẻ thứ 1 đến lứa đẻ thứ 6 cho biết, số con đẻ ra trong ổ ở lứa đẻ thứ 1 là thấp nhất, sau đó tăng dần từ lứa đẻ thứ 2 và đạt giá trị cao nhất ở lứa đẻ thứ 5, ở lứa đẻ thứ 6 chỉ tiêu này giảm. Tạ Thị Bích Duyên (2003) theo dõi sinh sản lợn nái Landrace và Yorkshire cũng nhận thấy, số con sơ sinh trong ổ tăng từ lứa 1 đến lứa 4 tương ứng là 8,74 - 10,10 con, đạt cao nhất ở lứa 5 (10,31 con), sau đó giảm dần từ lứa 6. 


Đặng Vũ Bình và cs. (2005) theo dõi trên


đàn nái nái F1(LY), F1(YL) qua 4 lứa đẻ cho biết, hầu hết các chỉ tiêu năng suất sinh sản đều tăng dần từ lứa 1 đến lứa 4. 


Dan và Summer (1995) nhận thấy, số con trong ổ tăng dần từ lứa thứ 1 đến lứa 4 và lứa 5 sau đó giảm dần từ lứa thứ 6. Serenius và cs. (2002) theo dõi đàn nái Landrace và Large White qua 5 lứa đẻ đã nhận xét, số con sơ sinh/ổ tăng dần từ lứa 1 đến lứa 5. 


Hình 2 và 3 cho thấy khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa toàn ổ hoặc trung bình của từng lợn con đều có giá trị thấp nhất ở lứa 1, lứa 2 đến lứa 4 tăng dần, đạt cao ở lứa đẻ thứ 5, ổn định hoặc giảm ở lứa 6. Trương Hữu Dũng (2004) theo dõi trên tổ hợp lai D(LY) và D(YL) từ lứa 1 đến lứa 3 cho biết khối lượng toàn ổ khi sơ sinh, lúc 21 ngày tuổi của D(LY) đều tăng dần từ lứa 1 tới lứa 3.




Hình 1. Số con/ổ qua các lứa đẻ




Hình 2. Khối lượng toàn ổ qua các lứa đẻ



Hình 3. Khối lượng trung bình lợn con qua các lứa đẻ


Bảng 2. Năng suất sinh sản của nái lai F1(LY) và F1(YL)


		Chỉ tiêu

		n

		F1(LY)

		F1(YL)



		

		

		LSM

		SE

		LSM

		SE



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		200

		237,84

		0,74

		239,59

		0,75



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		200

		352,68

		0,75

		354,47

		0,76



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		1172

		11,61d

		0,09

		12,10a

		0,09



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		1172

		11,20d

		0,08

		11,50a

		0,08



		Tỷ lệ sống (%)

		1172

		96,74a

		0,32

		95,43d

		0,33



		Số con để nuôi/ổ (con)

		1172

		10,79d

		0,08

		11,10a

		0,08



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		1172

		10,33d

		0,07

		10,50a

		0,07



		Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%)

		1172

		95,95a

		0,34

		94,88d

		0,34



		KL sơ sinh TB (kg/con)

		1172

		1,49a

		0,01

		1,46d

		0,01



		KL toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		1172

		17,21d

		0,08

		17,55a

		0,08



		KL cai sữa TB (kg/con)

		1172

		6,74a

		0,03

		6,56d

		0,03



		KL toàn ổ khi cai sữa (kg)

		1172

		69,29a

		0,28

		68,55d

		0,28



		Thời gian nuôi con (ngày)

		1172

		21,45

		0,03

		21,47

		0,03



		TG động dục sau CS (ngày)

		972

		5,36

		0,09

		5,46

		0,09



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		972

		144,03

		0,52

		144,55

		0,52





Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê: 
                        ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001)

3.3. Năng suất sinh sản của nái lai F1(LY) 
       và F1(YL)


Các số liệu ở bảng 2 cho thấy: Nhìn chung, nái  lai F1(YL) có các chỉ tiêu số con đẻ ra, số con đẻ ra còn sống, số con để nuôi và số con cai sữa tương ứng là: 12,1; 11,5 và 11,1 và 10,5 con/ổ cao hơn so với nái lai F1(LY), tương ứng là: 11,61; 11,20 và 10,79 và 10,33 con/ổ. Trong khi đó, nái lai F1(LY)  lại có các chỉ tiêu khối lượng sơ sinh trung bình, khối lượng cai sữa trung bình, khối lượng toàn ổ cai sữa cũng như tỷ lệ sống, tỷ lệ nuôi sống tương ứng là: 1,49; 6,74; 69,29 kg; 96,74 và 95,95% cao hơn so với nái lai F1(YL), tương ứng là: 1,46; 6,56; 68,55kg, 95,43 và 94,88%.


Đặng Vũ Bình và cs. (2005) cho biết số con đẻ ra, số con để nuôi và số con cai sữa/ổ của nái lai F1(LY) là 11,65; 10,35 và 9,35 con/ổ, ở nái lai F1(YL) là 9,51; 8,68 và 8,49 con/ổ. Về mặt giá trị, các kết quả của các tác giả nêu trên thấp hơn một chút so với theo dõi của nghiên cứu này, nhưng cũng thể hiện chiều hướng nái lai F1(LY) có các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn nái lai F1(YL).

Đặng Vũ Bình và cs. (2005) cũng cho biết, nái F1(LY) có khối lượng sơ sinh trung bình là 1,39 kg/con, khối lượng cai sữa trung bình là 5,75 kg/con; nái F1(YL) khối lượng sơ sinh trung bình là 1,57 kg/con, khối lượng cai sữa trung bình là 6,22 kg/con. Như vậy, kết quả của nghiên cứu này cũng phù hợp với khuynh hướng của các tác giả nêu trên.


3.4. Năng suất sinh sản của nái lai phối
       với đực Duroc và L19 


Các số liệu trong bảng 3 cho thấy, phối giống giữa nái F1(YL) và F1(LY)  với đực L19 đạt được các chỉ tiêu số con đẻ ra, đẻ ra còn sống, để nuôi trong một ổ tương ứng là: 12,00; 11,44 và 11,06 con/ổ cao hơn so với đực D, tương ứng là: 11,70; 11,26 và 10,83 con/ổ. Ngược lại, phối giống giữa nái F1(LY)  và F1(YL) với đực D đạt được các chỉ tiêu khối lượng trung bình sơ sinh, cai sữa, khối lượng cả ổ cai sữa, tỷ lệ sống và tỷ lệ nuôi sống tới cai sữa tương ứng là: 1,49; 6,73; 69,41kg; 96,5 và 95,92% cao hơn so với đực L19, tương ứng là: 1,47; 6,57; 68,43kg; 95,67 và 94,92%.


Vũ Đình Tôn (2008) khi theo dõi tại các trang trại chăn nuôi của tỉnh Bắc Giang cho biết tổ hợp lai D(LY) có số con đẻ ra, số con đẻ ra còn sống, số con để nuôi và số con cai sữa trong ổ có giá trị trung bình lần lượt là: 12,05 con, 11,75 con, 11,30 con và 10,60 con/ổ. 


		Bảng 3. Năng suất sinh sản của nái lai phối với đực Duroc và L19


Chỉ tiêu

		N

		Duroc

		L19



		

		

		LSM

		SE

		LSM

		SE



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		200

		238,19

		0,91

		239,24

		0,75



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		200

		353,04

		0,93

		354,11

		0,77



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		1171

		11,70d

		0,10

		12,00a

		0,09



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		1171

		11,26b

		0,09

		11,44a

		0,08



		Tỷ lệ sống (%)

		1171

		96,50a

		0,36

		95,67c

		0,33



		Số con để nuôi/ổ (con)

		1171

		10,83b

		0,08

		11,06a

		0,08



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		1171

		10,37

		0,08

		10,46

		0,07



		Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%)

		1171

		95,92a

		0,38

		94,92b

		0,35



		KL sơ sinh TB (kg/con)

		1171

		1,49a

		0,01

		1,47c

		0,01



		KL toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		1171

		17,28b

		0,09

		17,49a

		0,08



		KL cai sữa TB (kg/con)

		1171

		6,73a

		0,03

		6,57d

		0,03



		KL toàn ổ khi cai sữa (kg)

		1171

		69,41a

		0,31

		68,43c

		0,28



		Thời gian nuôi con (ngày)

		1171

		21,45

		0,03

		21,47

		0,03



		TG động dục sau CS (ngày)

		971

		5,36

		0,11

		5,45

		0,10



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		971

		144,33

		0,58

		144,25

		0,53





Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê:
                        ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001)


Bảng 4. Năng suất sinh sản của các tổ hợp lai


		Chỉ tiêu

		D(LY)

		D(YL)

		L19(LY)

		L19(YL)



		

		LSM

		SE

		LSM

		SE

		LSM

		SE

		LSM

		SE



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		237,27

		1,05

		239,12

		1,06

		238,40

		0,92

		240,07

		0,93



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		352,12

		1,08

		353,97

		1,08

		353,25

		0,94

		354,96

		0,95



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		11,46c

		0,11

		11,93b

		0,11

		11,75b

		0,10

		12,26a

		0,10



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		11,12c

		0,09

		11,39ab

		0,10

		11,27bc

		0,09

		11,60a

		0,09



		Tỷ lệ sống (%)

		97,22a

		0,39

		95,78bc

		0,39

		96,26ab

		0,36

		95,08c

		0,36



		Số con để nuôi/ổ (con)

		10,73c

		0,09

		10,94b

		0,09

		10,85bc

		0,08

		11,26a

		0,09



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		10,32b

		0,08

		10,42ab

		0,08

		10,34b

		0,08

		10,59a

		0,08



		Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%)

		96,38a

		0,41

		95,45b

		0,41

		95,52ab

		0,38

		94,31c

		0,38



		KL sơ sinh TB (kg/con)

		1,50a

		0,01

		1,47b

		0,01

		1,49ab

		0,01

		1,45c

		0,01



		KL toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		17,07c

		0,10

		17,48ab

		0,10

		17,36b

		0,09

		17,62a

		0,09



		KL cai sữa TB (kg/con)

		6,81a

		0,03

		6,65b

		0,03

		6,68b

		0,03

		6,47c

		0,03



		KL toàn ổ khi cai sữa (kg)

		69,85a

		0,34

		68,97b

		0,34

		68,73bc

		0,31

		68,13c

		0,31



		Thời gian nuôi con (ngày)

		21,44

		0,03

		21,46

		0,03

		21,46

		0,03

		21,48

		0,03



		TG động dục sau CS (ngày)

		5,32

		0,11

		5,39

		0,11

		5,40

		0,11

		5,52

		0,11



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		144,12

		0,64

		144,55

		0,63

		143,95

		0,59

		144,56

		0,59





Ghi chú: Các giá trị trên cùng hàng mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

3.5.  Năng suất sinh sản của các tổ hợp lai


Kết quả thu được trong bảng 4 cho phép nhận định: Tổ hợp lai L19(YL) đạt được các chỉ tiêu về số con đẻ ra, số con đẻ ra còn sống, số con đẻ nuôi và số con cai sữa trong một ổ cao nhất (tương ứng là: 12,26; 11,60; 11,26 và 10,59 con/ổ). Tổ hợp lai D(LY) đạt được khối lượng trung bình lợn con sơ sinh, khối lượng trung bình lợn con cai sữa và khối lượng cả ổ cai sữa cao nhất (tương ứng là: 1,50; 6,81 và 69,85)

Khi so sánh năng suất sinh sản của 4 tổ hợp lai D(LY), D(YL), L19(LY) và L19(YL), Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008) cho biết: khối lượng sơ sinh/con và khối lượng 21 ngày/con, cao nhất ở tổ hợp lai D(LY) đạt 1,54 kg/con; 5,24 kg/con và thấp nhất ở tổ hợp lai L19(YL) tương ứng là 1,48 kg/con; 5,13 kg/con. Nghiên cứu của chúng tôi có cùng khuynh hướng với kết quả của các tác giả nêu trên.


4. KẾT LUẬN 


- Lợn nái F1(YL) có các chỉ tiêu số con đẻ ra, số con đẻ ra còn sống, số con để nuôi và số con cai sữa cao hơn so với nái F1(LY). Trong khi đó, nái F1(LY)  lại có các chỉ tiêu khối lượng sơ sinh trung bình, khối lượng cai sữa trung bình, khối lượng toàn ổ cai sữa cũng như tỷ lệ sống, tỷ lệ nuôi sống cao hơn so với nái F1(YL). 


- Phối giống giữa nái F1(YL) và F1(LY)  với đực L19 đạt được các chỉ tiêu số con đẻ ra, đẻ ra còn sống, để nuôi trong một ổ cao hơn so với đực D. Ngược lại, phối giống giữa nái F1(LY)  và F1(YL) với đực D đạt được các chỉ tiêu khối lượng trung bình sơ sinh, cai sữa và khối lượng cả ổ cai sữa cao hơn so với đực L19. 


- Tổ hợp lai L19(YL) đạt được các chỉ tiêu về số con đẻ ra, số con đẻ ra còn sống, số con đẻ nuôi và số con cai sữa trong một ổ cao nhất. Tổ hợp lai D(LY) đạt được khối lượng trung bình lợn con sơ sinh, khối lượng trung bình lợn con cai sữa và khối lượng cả ổ cai sữa cao nhất
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